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TOM TAT

Muc tiéu nghién ctru la chon tao cac giéng ché thich (rng v&i didu kién sinh thai ctia viing déi nai
phia tay Nghé An. Dé tai da dwoc thwe hién tai Téng ddi thanh nién xung phong I, huyén Anh Son,
tinh Nghé An trén 9 giéng ché nhap néi va chon tao trong nwéc. Két qua nghién ctru thu dwoc cho
thay: cac gidng ché nhap ndi cé kha ning sinh trwéng va cho nang suét thap hon so véi 2 gidng déi
chirng PH1 va LDP1. Trong cac giéng ché nhap ndi, gidng ché TRI 2024 va Keo Am Tich c6 kha nidng
sinh trwéng tét va cé nang suat cao hon so v&i cac gidbng ché nhap ndi khac. Gidng ché Keo Am Tich
c6 chéat lwong tét, thich hgp véi ché bién ché xanh. Cac giébng ché nhap néi c6 kha ning thich tng
v&i diéu kién khi hau & Nghé An.

T khoéa: Chét lwgng, gidng che, ning suat, sinh trwéng.

SUMMARY

Nine tea varieties (including introductions and domestically developed ones) were evaluated to
select superior genotypes which better adapt to ecological condition of the west mountainous area of
Nghe An province. The results showed that exotic tea varieties have poorer growth and leaf yield than
the domestic selections, PH1 and LDP1. Among the introduced tea varieties, the TRI 2024 and Keo Am
Tich showed better growth and leaf yield. The Keo Am Tich has high quality suitable for green tea
processing.

Keys words: Growth, quality, tea varieties, yield.

1. DAT VAN DE

Cay che (Camellia Sinensis (L) O.
Kuntze) 1a cdy céng nghiép dai ngay dudgc
tréng chu yéu ¢ ving ndi, trung du phia Béc,
khu 4 cii va cac tinh Tay Nguyén & nudc ta.
San xuit ché trong nhiéu nidm qua da dap
tng dudc nhu cau udng ché cho nhan dan va
12 miat hang nong san xuit khiu quan trong.
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Vi vAy phat trién san xuét ché 1a mot hudng
di quan trong gép phan thic ddy téc d6 tang
trudng kinh t& néng nghiép va nong thén &
nudc ta.

Mot trong nhiing gidi phap nang cao
niang suét va chét lugng san phadm che 1a ap
dung céc giéng ché méi trong san xuat thong
qua con dudng lai tao vA nhap noéi gidng.
Nhap ndi giéng 1a phuong thtic nhanh va cé
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hiéu qua, nhat 12 nhap ndi cac giong ché cb
chat lugng cao ti cac nudc c6 diéu kién sinh
thai tuong tu véi Viét Nam. Nam 2000, Viét
Nam da nhap va trong tht nhiéu giong ché
nhap ti Trung Qudc va Inddnéxia.

Nghé An la tinh c6 dién tich tréng cheé
16n cua Viét Nam. Cay ché duge xac dinh 1a
cdy cong nghiép mii nhon va tré thanh san
pham xu&'t khdu chi luc ctia Nghé An. Truée
nam 2000, bo giong ché cia Nghé An ngheéo
nan chu yéu tréng cac giong Trung du xanh,
Gay Anh Son, cic giéng nay c6 ning suat va
chat luong thap (H6 Ngoc Sy, 2009). Tt ndm
2002 dén niam 2005, Viéen Nghién ctiu Cheé
da tién hanh khao nghiém cac giéng ché méi
tai Nghé An, gdbm 7 giéng ché chon tao trong
nuéc va nhap noi la LDP1, LDP2, Bat Tién,
Shan Ch&t Tién, Shan Than Ve, Cu Dé
Phung, Thiy Ngoc. K&t qua khao nghiém
buéc dau cho thay, cac giéng ché LDPI1,
LDP2, Shan Chat Tién c6 kha n#ing thich
nghi cao, sinh trudng t6t cho ning suat bup
cao tai ving Anh Son (Nghé An). Cac gidng
thich nghi kém cho ning suit bup thap 1a
Shan Tham V¢, Cua Dé Phung, Bat Tién,
Thiy Ngoc (P Van Ngoc, 2005). Dua trén co
sG cac thi nghiém so sanh cac gidng ché méi
nhép noi cia Téng céng ty Ché Viet Nam da
thuc hién ti nidm 2001, dé tiép tuc nghién
ctiu b6 sung cac thong tin day du vé kha
ning thich dng, sinh trudng, ning suit va
chat lugng cta cac gidng ché mdéi, gép phan
vao cdng tac chon tao gidng ché ¢ Nghé An,
dé tai nghién ctiu kha ning sinh trudng,
ning suit va chat lugng cta cac giong ché
nhap noi tai Cong ty ché Anh Son - Nghé An
da dugc tién hanh.

Muc tiéu cua nghién ctiu la danh gia
kha n#ng sinh trudng, ning suit, chit lugng
va kha ning chéng chiu siu bénh cta 7
giong ché méi nhap ndi va 2 gidng ché chon
tao trong nudc tai Céng ty ché Anh Son,
Nghé An. Cac két qua thu dugce sé gép phan
chon tao cac giong ché méi c6 niang suit,
chat luong cao va thich nghi véi diéu kién
sinh thai cia vung phia Tay Nghé An.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

Vat liéu nghién ctu gém 7 giéng che
nhap ndi: Pha Tho 10, Hung Dinh Bach, Keo
Am Tich, Hoa Nhat Kim, TRI 2024, Cinya
143, Kiara 8 va 2 giéng ché chon tao trong
nude: PH1, LDP1, céc gidng ché 9 tudi, tréng
bang canh giam.

2.1. Ngudn géc va dic diém cta cac giong

(Nguyén Phong Thai, 2002)
Giéng ché PHI

Giong ché PH1 thudc dong cheé An bo
(C.8. Assamica) duge chon tao bing phuong
phép v6 tinh tai Phi Ho, Pha Tho. Pac diém
giong PH1 c6 14 to va day trung binh, 14 mau
xanh dam; phan canh thip; mat d6 bup day,
btp to map. Gidng PH1 sinh trudng khée, cé
kh& n#ng thich tng réng, cho ning suit cao,
ham lugng tanin va chat hoa tan cao thich
hop cho ché& bién ché den. Gidng PH1 da
dudc trong pho bién 6 Nghé An.

Giéng ché LDP1

LDP1 1a gidng lai gitia gidng Dai Bach
Tra va gibng PH1. Gidng LDP1 c6 dién tich 14
to trung binh, hinh bau duc, chép 14 nhon
vita, rang cua noéng va khong déu; than gb
nhd, géc do phan canh 16n, ciy sinh trudéng
khde, tan rong; bup c¢6 mau xanh, mat do bup
day; cho nang suit cao; bip cua giéng LDP1
thich hgp ché bién ché xanh va ché den.
Giong dang dugc trong phd bién 6 Nghé An.
Giéng Phu Tho 10

Gidng Phi Tho 10 1a giéng chon tao theo
phuong phap v6 tinh, nhap néi tu Trung
Quéc. Giong Phi Tho 10 thudc loai than gé
nhd, phan canh nhiéu, 14 to, moc ding, 14
thuon hinh thuyén, thit 14 mém, 14 mau
xanh; cay ra bup sém, buip to, khéi lugng bup
170 g/100 bip, trén bip c6 nhiéu long tuyét;
gidng c¢6 kha ning chéng han, chéng rét va
chéng bénh tot; dé gidm canh; san lugng cao;
nguyén liéu bidp rat thich hop cho ché& bién
ché den theo cong nghé CTC.
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Giéng Hung Dinh Bach

Giong Hung Dinh Bach duge chon tao
theo phuong phap v6 tinh tu huyén Phic
Dinh, tinh Phic Kién, Trung Quéc. Giong cé
dac diém than gb nhod, tan trung binh, phan
canh cao; la to trung binh, 14 nim ngang,
hinh 14 bau duc dai 10,6 - 13,4, rong 5 - 6 cm,
mép 1a ¢6 rang cua nhon; ra bip sém. Bup
phat trién manh, mat d6 bup trung binh,
biip c6 mau xanh vang nhiéu 16ng tuyét, bip
nhd, khéi lugng bup 63 g/100 bip; gidng
chiu han, chiu rét, dé giam canh. Bip cta
giong Hung Dinh Bach thich hgp cho ché
bién ché xanh va ché den chat lugng cao.

Giong Keo Am Tich

Giéng dugc chon tao theo phuong phap vo
tinh. Ngudn géc gidng & An Chi, Phic Kién,
Trung Qudc. Pic diém cua giong: than bui,
thoi gian nay bup trung binh; ciy to vira, tan
trung binh, nhiéu canh; 14 trung binh, moc
xién, hinh bau duc, chiéu dai 14 7,4 - 8,2 cm,
rong 3 - 3,5 cm, 14 mau xanh; bip c6 mau
xanh nhat nhiéu 16ng tuyét, khéi lugng bup
69 g/100 bup, giéng chiu lanh tot, dé giam
canh, giéng c6 ning sudt cao dat 3,32 tan
khé/ha. Bup cta giong Keo Am Tich thich hgp
v6i ché bién ché O long huong vi rat tét, san
xuét ché xanh, ché den chat lugng kha.

Giéng Hoa Nhat Kim

Giéng dugc chon tao theo phuong phap
v6 tinh. Ngudn géc 6 huyén An Chi, Phuc
Kién, Trung Quéc. Pac diém cua gidng: dang
than gd nho, d6t canh ngéin; 14 to trung binh,
thé 14 moc xién, chiéu dai la 7,8 - 8,5 cm,
rong 3,2 - 4 cm, 14 mau xanh vang; cy ra
bip sém, bip xanh vang, bup nhiéu léng
tuyét, bup nhd (59 g/100 bip); kha ning
chiu rét tot; d& gidm canh. Bup cua giong
Hoa Nhat Kim thich hgp dé ché bién ché O
long c6 chat lugng dac biét, ché& bién cheé
xanh, ché den c6 chat lugng tot.

Giéng TRI 2024

Giong dudc Vién Nghién ctu Che
Srilanka chon tao theo phuong phap vé tinh.
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Giong dude nhap noi tu Indonexia vao Viét
Nam nam 2000. Giéng TRI 2024 ¢6 dic diém
dang than gd; kich thuéc 1a trung binh, la
hinh elip; bup nho, khéi lugng bip 75 g/100
biip, biip c6 tuyét trung binh, ning suit dat
2,5 tan ché kho/ha. Bup cta giéng ché TRI
2024 thich hgp cho ché& bién ché den theo
cong nghé CTC va Orthodox.

Giéng Cinya 143

Giong dugc chon tao theo phuong phap
vo tinh, c6 ngudn géc & phia Tay Java —
Indonexia. Pac diém cua gidng Cinya: 1a
bau duc dai; bip to (98 g/100 bip), bip cb
nhiéu léng tuyét; nidng sudt cao 3 tan
kho/ha, thich hgp cho ché bién ché den theo
céong nghé Orthodox, CTC, chéng chiu dugc
bénh phong 14.

Giéng Kiara 8

Giong duge chon tao theo phuong phap
v6 tinh. Ngudn goc giong ¢ phia Tay Java -
Indonexia. Giong c6 kich thuéc 14 trung
binh; bip to, khéi lugng bup 95 g/100 bip,
trén bup cé léng tuyét trung binh; miic
chong bénh trung binh; ning suat dat 2 tan
ché kho/ha, thich hgp cho ché bién ché den
theo cong nghé CTC.

2.2. Pia diém va thoi gian nghién citu

Thi nghiém déng ruéng dudc thuc hién
tai Téng d6i Thanh nién xung phong I,
huyén Anh Son, tinh Nghé An. Cac két qua
phan tich dat va chat lugng ché dugc thuc
hién tai Phong Phan tich dat va Chat lugng
nong san, Vién Khoa hoc ky thuat Nong Lam
nghiép mién ndi phia Béc.

Thi nghiém dugc bo tri va theo doi tur
nam 2001. Nghién cttu nay dugc thuc hién tu
thang 6 nam 2009 dén thang 8 nam 2010.

2.3. Phuong phap nghién ctiu

Thi nghiém dudc bé tri theo kiéu khéi
ngiu nhién day da (RCBD) véi 3 1an nhéc lai
tt nam 2001. Dién tich 1 6 thi nghiém 25 m?
Mat d6 tréng 17.857 cay/ha (khoang cach 1,4
m x 0,4 m).
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Cac chi tiéu nghién citu va phuong phap
theo ddi cac giong ché thuc hién theo bd tiéu
chuén TCN10 — 744/2006. Mau bup ché duge
14y vao thang 5 nam 2010 dé danh gia thanh
phan sinh héa bip ché 1 tém 2 14, theo cac
phuong phap théng dung tai Phong Phén tich
dat va Chat lugng noéng san (Vién Khoa hoc
ky thuat Néng LAm nghiép mién ndi phia
Béc). Diém tht ném cam quan méu ché xanh
duge danh gia bang cac chi tiéu: ngoai hinh,
mau nudc pha, mui, vi cia ché thanh pham.

S6 lidu thi nghiém dugc xt 1y trén phan
mém IRRISTAT 4.0 va Excel 2003.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Pac diém hinh thai ctia cac giong

ché thi nghiém
3.1.1. Pdc diém hinh thdi ld ctia cdc

giéng ché

Két qua theo dai hinh thai 14 ché trudng
thanh cho thay (Bang 1), cic giong ché c6 kich
thuée 14 16n 1a TRI 2024, Phd Tho 10, Cinya
143, Kiara 8, PH1. Cac giéng c6 kich thuéc 1a
nho 12 Keo Am Tich, Hung Dinh Bach va Hoa
Nhat Kim. V& hinh dang 14 cta cac giéng cho
thay, 1a 2 giéng PH1, LDP1 c6 hinh triing, 14
giong Cinya 143 hinh thuén dai, 14 cac giéng
chộ nhộp noội khac cÂ6 dang hinh tring thuộn.
L4 gidng ché PH1 c6 mau xanh dam, 14 giéng
ché Keo Am Tich va Kiara 8 ¢6 mau xanh

nhat, cac gidng ché con lai 14 c6 mau xanh
vang. Nhu vay, dua vao cac két qua nghién
ctiu trude day vé kich thude va mau séc 1a dé
danh gia theo Nguyén Van Niém (1988),
Nguyén Vin Toan, Trinh Vin Loan (1994)
cho thdy: giong PH1 va LDP1, Pha Tho 10,
TRI 2024 c6 tiém ning nang suit cao hon so
véi cac giong ché nhap nodi khac.

3.1.2. Pdc diém hinh thdi bup cta cdc

giong ché (Bdng 2)

Mau sic bup cta cac giéng ché bién d6i
ti mau xanh vang dén xanh dam, hai giéng
ché Keo Am Tich va Phi Tho 10 c¢6 btap mau
phét tim. Chiéu dai bip 1 tém 2 14 cta cac
giéng ché thay déi ti 3,49 - 4,41 cm, khéi
lugng bip cta cac giong thay d6i tit 0,53 dén
0,87 g/1 bup. Cac gidng cé chiéu dai va khoi
lugng bap 16n 1a PH1, TRI 2024, Phu Tho 10.
Cac giong Hung Dinh Bach, Keo Am Tich va
Hoa Nhat Kim c6 chiéu dai bip va khéi lugng
bip nhé nhit. Bip cua giong TRI 2024 va
PH1 c6 it 16ng tuyét. Bup cta cac gidng ché
khac c6 long tuyét ti mtic kha dén nhiéu. Cac
két qua nghién ctiu trudc day cho thay, cac
gidng ché c6 chiéu dai bup va khéi lugng bip
16n thuong cho niang suit cao hon. Cac giong
bip c6 mau vang hay phét tim, c6 long tuyét
nhiéu thuong cho chat luong nguyén liéu cao,
thich hgp dé ché bién ché xanh va ché Olong
(Nguyén Vin Toan, 1994; Nguyén Thi Minh
Phuong, 2007; Phan Thi Hing, 2009).

Bang 1. Hinh thai la cta cac giong cheé

Chiéu dai la Chiéu rong la

Hé sé Dién tich la

Gibng (om) (om) Dai/Rong (cm?) Hinh dang la Mau séc la
PH1 9,3110,28 4,66+0,32 2,00 30,37 Tring Xanh dam
TRI 2024 11,4340,53 4,41£0,20 2,59 35,28 Trirng thudn Xanh vang
Cinya 143 11,38+0,36 3,75+0,18 3,03 29,02 Thuon dai Xanh vang
Kiara 8 10,4310,30 3,6410,16 2,87 26,58 Trirng thudn Xanh nhat
LDP1 8,87+0,28 4,32+0,22 2,05 26,82 Trirng Xanh vang
Hung Dinh Bach 8,3040,30 3,20+0,11 2,59 18,59 Tring thuén Xanh vang
Keo Am Tich 8,20+0,33 3,18+0,14 2,58 18,25 Tring thuén Xanh nhat
Hoa Nhat Kim 8,39+0,41 3,2940,15 2,55 19,32 Tring thuén Xanh vang
Phu Tho 10 11,0410,52 4,23+0,21 2,61 32,69 Tring thudn Xanh vang
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Bang 2. Hinh thai bup ché 1 tém + 2 14 ctia cac giong ché

Tén gibng Dai bup Khéi luong bup Mau séc Mrc 8
(cm) (g/bup) bup I6ng tuyet
PH1 4,21%* 0,88° Xanh dam ft tuyét
TRI 2024 4,30 0,86° Xanh vang it tuyét
Cinya 143 4,05 0,65° Xanh Tuyét kha
Kiara 8 4,23%® 0,61° Xanh vang Tuyét kha
LDP1 412° 0,66° Xanh Tuyét kha
Hung Dinh Bach 3,64° 0,58 Xanh vang Nhi&u tuyét
Keo Am Tich 3,49° 0,56 Phét tim Nhiéu tuyét
Hoa Nhat Kim 3,67° 0,53° Xanh vang Tuyét kha
Pha Tho 10 4,41° 0,87° Hoi phéttim  Nhidu tuyét
LSDo 05 0,27 0,03
CV (%) 38 5,0

Ghi chii: Cdc gid tri trong ciing mot cot khong mang ky tw giong nhau thi sai khdc

¢6 ¥ nghia théng ké (P<0,05)

3.2. Kha nang sinh truéng cua cac
giong cheé

Két qua tai bang 3 cho thay, chiéu cao
cAy cua cac gidng ché khoéng c6 su sai khac 6
muc ¥ nghia o = 0,05 do cac cdy ché dugc
d6n vao vu dong ¢ cing mot mtic don.

Cac gidng khac nhau c6 chiéu rong tan
va dién tich tan khac nhau. Diéu nay cho
thay trong diéu kién sinh thai ctia viing Anh
Son, cac giong c6 kha ning sinh trudng khac
nhau. Giéng c6 chiéu rong tan va dién tich
tan 16n nhat 1a giong PH1, tiép dén la giong
LDP1. Cac giong ché nhap noi c¢6 chiéu rong
va dién tich tan nho hon so véi ca 2 giong doi
ching. Trong cac giéng ché nhap ndi, gidng
TRI 2024 va giong ché Keo Am Tich c6 dién
tich tan 16n hon cac giéng khac.

Cac gidng PH1 va Hoa Nhat Kim c6
duong kinh than 16n nhat dat 4,82 - 4,83 cm.
Giong Hung Dinh Bach va Keo Am Tich c6
duong kinh than nhoé nhat 3,58 - 3,97 cm
(Bang 3).

3.3. Nang suat cua cac giong ché thi
nghiém

3.3.1. Mat dé bup cua cdc giong ché thi
nghiém
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Btp ché duge thu hoach bing may hai.
Trong thdéi gian nghién ctiu, vuon ché dude
thu hoach 8 liia, khoang thoi gian giiia hai
lan hai tu 22 - 28 ngay/lda.

Két quéa cho thay, cac gidng ché khac
nhau c6é mat d6 bip khac nhau va tai cac lan
thu hai khac nhau trén cing mét gidng ché
cling cho mat d6 bup khac nhau. Trong diéu
kién sinh thai cia ving Anh Son, bup ché
dugc thu hai ti trung tudn thang 3 dén
thang 12 trong nam. Thang 9 ¢6 méat d6 bap
dat cao nhat va thang 12 c6 mat d6 bup thap
nhat. Trong cac giong ché nghién ctiu, gidng
LDP1 c6 mat do bip cao nhat, tiép dén la
giong PH1. Cac gidng ché nhap ndi c6 mat do
btip thap hon so véi 2 giong PH1 va LDP1.
Trong cac gidng nhap noi, gidng ché Keo Am
Tich va TRI 2024 c6 méat d6 buap cao hon so
vé6i cac giong ché nhap ndi khac. Giong Kiara
8 va gidng Hoa Nhat Kim, Phd Tho 10 c6
mat do6 bup thap nhat, chi dat 1700 - 1938
bip/m*nim (Bang 4). Theo cac tai liéu da
cong bo, mat do buap va khéi lugng bip trén
tan ché 1a cc chi tiéu c6 tuong quan chit véi
ning suidt bip (Baxtatze, 1971; Nguyén
Ngoc Kinh, 1979).
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Bang 3. Mot s6 chi tiéu sinh trudng ctia cac giong ché

Tén gibng Chiéu cao cay (cm)  Chiéu réng tan (cm) Dién tich tan (m%cay)  Buwong kinh than (cm)
PH1 72,23 111,07° 0,312 4,83°
TRI 2024 77,23 100,03° 0,28% 4,25°
Cinya 143 75,20 85,73° 0,24 4,52°
Kiara 8 66,27 82,17° 0,23° 4,31°
LDP1 72,73 105,00% 0,29% 4,44°
Hung Dinh Bach 76,07 85,80° 0,24 3,58°
Keo Am Tich 69,77 97,60° 0,27 3,97°
Hoa Nhat Kim 69,97 83,00° 0,23° 4,82°
Pha Tho 10 71,73 86,13° 0,24 4,49

LSDqs 7,15 10,79 0,03 0,27

CV (%) 57 6,7 6,7 8,3

Ghi chii: Cdc gid tri trong ciimg mét cot khéng mang ky tr giong nhau thi sai khdc ¢é y nghia thong ké (P<0,05)

Bang 4. Mat d6 bap cta cac giong ché thi nghiém (btip/m?)

Gibng T8 T9 T10 T11 T12 T3 T5 T7 Téng sb
PH1 370° 394° 325° 273" 169° 290° 320° 350° 2491
TRI 2024 305° 330° 275° 250° 160° 255° 278° 290° 2143
Cinya 143 260° 285° 265° 235° 155¢ 200° 232° 251° 1883
Kiara 8 250° 270° 240° 225¢ 150° 150" 205' 210° 1700
LDP1 430° 440° 385° 350° 210° 348° 389° 425° 2977
Hung Dinh Bach 275¢ 285° 270° 250° 180° 208° 250° 262° 1980
Keo Am Tich 310° 320° 285° 270° 195° 230° 289° 290° 2189
Hoa Nhat Kim 275° 310° 270° 240° 165° 195° 210' 269° 1934
Phu Tho 10 280° 290° 265° 245° 160° 200° 238° 260° 1938

LSDo,05 37,7 26,7 23,6 31,2 22,1 24,6 34,4 29,0

CV (%) 7,1 4,7 48 6,9 7.4 6,1 7,4 5,8

Ghi chii: Cdc gid tri trong cimg mét cot khéng mang ky tr giong nhau thi sai khdc ¢é y nghia thong ké (P<0,05)

3.3.2. Nang sudt bup thuc thu cia cdc giong

ché thi nghiém

Ning suat bup thuc thu cua cac gidng
tai cac thoi diém theo ddi l1a khac nhau.
Trong d6 thang 7, 8, 9 1a cac thang cho nang
suat cao, thang 9 ning sudt bup cha cac
gidng dat cao nhat tu 490,4 - 1350,2 kg/ha.
Ning suét thuc thu trong thang 12 thap
nhat chi dat tir 262,3 - 570,4 kg/ha. Do diéu
kién khi hau ctia viing Anh Son (Nghé An),
cac thang c6 lugng mua va nhiét d6 khac
nhau nén da anh hudng dén dién bién ning
suat cta cac gidng trong cac thang. T thang
7 dén thang 10, khi hau thuan lgi, nhiét do
khéng khi thich hgp véi su sinh trudng cua
cay cheé va lugng mua day du nén ning suit
bap ché cao hon so v6i cac thang khac. Cac

thang 11, 12, thang 3, nhiét d6 khong khi
thap két hop véi lugng mua trong thang rat
tha4p nén ché sinh trudng kém, cho bup it.
Théang 4 va thang 6, nhiét d6 khong khi tang
cao, ning néng va gié6 Tay Nam lam cho bup
ché sinh truéng cham.

Két qua tai bang 5 cho thay, trong thoi
gian nghién ctu 1 niam, giong ché PH1 cho
ning suat bup thuc thu cao nhat, dat 8548,1
kg biip/ha, tiép dén giong LDP1 dat 7380,1 kg
bip/ha. Cac giong ché nhap ndi déu cho ning
sudt thap hon hai giéng trén ¢ mtc sai khac
c6 ¥y nghia. Trong cac giéng ché nhap noi cb
hai giéng cho ning suat bip tuong d61 kha la
TRI 2024 va Phu Tho 10. Hai giéng ché cho
ning suat bup thap nh4t 1a Kiara 8 va Hoa
Nhat Kim (3.036,4 - 3.232,2 kg bup/ha).
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Bang 5. Nang suit bap thyc thu clia cac giong ché thi nghiém

Don vi tinh: kg/ha

N&ng suét qua cac thang

Gibng Téng sb
T8 T9 T10 T T12 T3 T5 T7

PH1 1262,3 1350,2 1120 930,8 570,4 975,2 1132, 1208,4 8548,1%
TRI 2024 958,1 1037,3 861,7 774,0 501,3 790,1 870,0 907,7 6700,2°
Cinya 143 527,7 580,0 540,2 654,6 316,0 396,7 460,5 480,3 3956,0°
Kiara 8 456,0 496,3 437,7 480,2 2721 327,9 377,7 384,3 323229
LDP1 1070,1 1083,6 948,4 860,0 520,1 864,2 977,5 1056,2 7380,1°
Hung Dinh Bach 460,4 517,7 490,0 454.,6 325,7 366,3 447,3 457,8 3519,89
Keo Am Tich 612,3 634,2 560,0 527,7 386,1 4481 575,8 580,0 4324,2°
Hoa Nhat Kim 435,5 490,4 428,2 368,7 262,3 304,3 332,0 415,0 3036,4"
Pha Tho 10 764,2 788,2 717,7 645,0 4321 514,3 642,7 7121 5216,3°

LSDg 05 369,3

CV (%) 4,2

T cac két qua nghién ctiu thu duge va
tham khao ning suat thuc té ctia cac giong
nghién ctiu trong cac nidm trudc, ning suit
cla cac giéng ché thi nghiém duge sip xép
theo thi tu giam dan nhu sau: Giéng PH1 >
LDP1 > TRI 2024 > Phu Tho 10 > Keo Am
Tich > Cinya 143 > Hung Dinh Bach, Kiara
8 > Hoa Nhat Kim.

3.4.Danh gia chat lugng cua cac giong ché

3.4.1. Mét sé6 chi tiéu sinh héa cua cdc giéng
ché (bup ché 1 tom 2 la)

Két qua phan tich bip ché trong bang 6
cho thay, ham lugng chat hoa tan cta cac
gidng ché thay déi tu 40,21% dén 44,27%.
Trong d6, giong TRI 2024 c¢6 ham lugng chat
hoa tan cao nhat dat 44,27%, tiép dén giong
ché Keo Am Tich, PH1. Giébng Hung Dinh
Bach c6 ham lugng chat hoa tan thap nhit
chi dat 40,21%. Ham lugng chat hoa tan
trong bup ctia cac giong ché déu dat mtic kha
s0 véi yéu cAu chung dé ché bién cac loai ché
den va ché xanh theo cong nghé truyén thong.

Ham lugng tanin cua cac giong ché dao
dong 16n tu 28,08 - 34,20. Cac gidng c6 ham
lugng tanin cao la TRI 2024; PH1; Cinya
143; Hoa Nhat Kim va Phd Tho 10. Cac
gidng c6 ham lugng tanin thap 1a gidng Keo
Am Tich; LDP1.

Ham lugng axit amin cta cac giéng ché
dao dong tit 1,81- 2,14%. Gidng LDP1 c6 ham
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lugng axit amin cao nhat 2,14%. Gidng Phu
Tho 10 ¢6 ham lugng axit amin thap nhAit.

Cac giong ché nhap nodi c6 ham lugng
duong kht dat tit 2,13 - 3,95% cao hon so véi
ca hai giéng PH1 va LDP1.

So sanh thanh phan sinh héa cta giéng
PH1 va LDP1 6 ving Anh Son va Phu Hb -
Phi Tho (Pd Van Ngoc, 2006; Nguyén Hiiu
La, 2009), thay c6 su khac nhau. Ham lugng
tanin va chit hoa tan ctia 2 gidng nay khi
tréng & Phi Tho thudng dat cao hon so véi khi
tréong ¢ Anh Son. Ham lugng axit amin, ham
luong dudng cua 2 giong PH1 va LDP1 trong
6 Phu Hb lai thap hon so véi trong 6 Anh Son.

Theo D6 Trong Biéu, Poan Hung Tién,
Trinh Vin Loan (1998), giéng ¢6 ham lugng
tanin th&p khi ché bién san pham ché cb vi
diu khong chat git, thich hop v6i ché bién
san phdm ché xanh, ché 6 long chit ludng
cao. Giéng c6 ham lugng tanin cao thich hgp
cho ché& bién san phidm ché den. Gidng c6
ham lugng tanin, axit amin, dudng, chat hoa
tan cang cao sé cho san phidm ché c6 chat
lugng thom ngon. Phan tich thanh phan sinh
héa ctia cac gidng, c6 thé danh gia: cac giong
ché LDP1, Keo Am Tich c¢6 thé san xuat
nguyén liéu dé ché bién duge cac san phim
ché xanh c6 chat lugng cao hon so véi cac
giobng khac. Giéng ché TRI 2024, PH1 cb
ham lugng tanin cao, chat hoa tan cao thich
hgp véi ché bién ché den.
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Bang 6. Thanh phan sinh héa cac giong ché thi nghiém

Gién Tanin Chét hoa tan Axit amin Cafein Puwong kher
9 (%) (%) (%) (%) (%)
PH1 33,57 41,94 1,88 3,18 2,00
TRI2024 34,20 44,27 2,00 2,22 2,95
Cinya 143 33,92 41,62 1,91 3,00 2,13
Kiara 8 30,68 40,62 1,83 2,75 3,05
LDP1 28,11 40,56 2,14 2,64 2,02
Hung Binh Bach 31,65 40,21 1,82 3,07 2,80
Keo Am Tich 28,08 42,76 2,07 3,21 2,70
Hoa Nhat Kim 33,66 41,52 1,87 2,86 2,65
Phu Tho 10 33,77 40,54 1,81 2,08 3,95
Bang 7. Panh gia chat lugng san phim ché xanh
Ngoai hinh Mau nwéc Mui Vi T6ng hop
Gién 5 R 5 . 5 R 5 R R &
g Nhan pigm  Nhan o pe, Nhan o e NN Hen pigm X6P
xét xét xét xét loai
PH1 It xoan, 3,00 Vang do 160 Thomkém 310 Chat 312 10,82 Kém
16 cang manh
TRI 2024 If?j;‘e ) 420 Xanhvang 2,50 Thom kém 3,53 Chatdiu 4,25 14,48 Pat
Cinya 143 X°0dan, 352 Xanhvang 2,00 1hoang 3,85 Chatdiu 420 1357 bat
it tuyét hwong
Kiara 8 I)E‘ij;e . 412 Xanhvang 2,31 Thom nhe 410 Pamdiu 472 1525 Kha
LDP1 Xoandeu, —,,, Xanhvang g, Thom 450 Pamdiu 480 16,02 Kha
co tuyéet sang tw nhién
Hong Binh  Xodndeu, 455 yanhvang 2,50 Thom nhe 448 DPamdiu 462 1585 Kha
Bach c6 tuyet
Keo Am Xoan déu, Xanh van Hwong hoa Pam diu
€ non, c6 436 2% 9 284 YONGN0A 54 PAMAU 500 17,12 Kha
Tich 2 sang bén mui co6 hau
tuyét
HoaNhat — yosngsu 428 X@nhvang 5,5 Thom 510 Pamdiu 450 16,03 Kha
Kim sang tw nhién thom
PhiTho 10 11X08MCO 464 yanhvang 248 H4ONg 432 Pamdiu 450 1530 Kha
tuyét tw nhién

3.4.2. Ddnh gid chdt lugng cia cdc giéng
bang phuong phdp cam quan

Véi muc tiéu xac dinh cac giéng cheé
thich hgp dé sdn xudt nguyén liéu cho ché
bién ché xanh chat lugng cao tai viing Anh
Son, bup ctia cac gidng ché da duge thu
hoach, ché& bién va danh gia chit luong san
pham ché xanh.

Két qua danh gia chat lugng san pham
ché xanh cho thay, cic giong ché Keo Am

Tich, LDP1, Hoa Nhat Kim c6 téng s6 diém
thti ném ché xanh cao nhat (16,02 - 17,12
diém). Nuée ché ¢6 mau pha sang, mui thom
dic trung va c6 vi dam diu. Day la cac gidng
ché c6 thé b6 sung vao co cdu giéng ché caa
Nghé An dé san xuft nguyén liéu cho ché
bién ché xanh chat lugng cao. Bip cta cac
giobng PH1, TRI 2024, Cinya 143 khong thich
hop cho ché& bién ché xanh chat lugng cao.
(Bang 7).
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3.5. Danh gia kha nang chéng chiu sau
bénh cua cac giong cheé

Qua diéu tra cho thay, trén nuong ché
thoi ky kinh doanh c6 4 loai sau ray pha hai
chinh 1a ray xanh, bo xit mudi, bo canh to,
nhén d4 va 2 loai bénh giy hai chinh 14 bénh
chay 14 do néng néng va bénh phong l4.

Panh gia chung mtic @6 nhiém sau bénh
va miic d6 gay hai cta céc loai sdu bénh trén
cac giong ché c6 su khac nhau: bo xit mudi,
ray xanh, bo canh to gdy hai ning trén cac
gidng ché PH1, Cynia 143 va Hoa Nhat Kim.
Trong cic giong ché nhap noi, giong Cynia
143, Hung Dinh Bach va Hoa Nhat kim bi
cac loai sau bénh gay hai ning hon cac gidng
ché khac. Gidng Hung Dinh Bach va Hoa
Nhat Kim bi chay 14 nang trong diéu kién
kho néng 6 Nghé An.

Céac d6i tugng sau bénh hai chinh trén
cac giong ché déu duéi ngudng gay hai kinh
t&, chua phai st dung thudc héa hoc. Phong
trit cht yéu 1a bién phap phong trit tong hop
nhu bén phan cin déi, thu hai ché kip thoi,
vé sinh déng rudng thuong xuyén.

4. KET LUAN VA DE NGHI

Két luan

So sanh véi cac tai liéu moé ta dic diém
hinh thai tai noi xuat xd cua cac gidng ché
nhap ndi véi cac két qua thu duge tai Nghé
An cho thay, cac giong ché nhap ndi déu c6
kich thuéc 14, khéi lugng bip nhé hon so véi
mo ta trong 1i lich giéng. Cac giong TRI 2024
va Pht Tho 10 c6 kich thuéde 14 va bap 16n.
Cac giong ché Keo Am Tich, Hung Dinh
Bach, Hoa Nhat Kim c6 kich thuée 1a va bap
nhd hon so véi cic gidng ché chon tao trong
nuée (PH1, LDP1).

Cac giong ché nhap noi c6 kha niang sinh
trudng kém hon hai giong ché PH1 va LDP1.
Trong cac giong nhap nodi, gidng TRI 2024 c6
kha n#ng sinh truéng manh nhAat, giong Keo
Am Tich c6 kha n#ng sinh trudng kha. Giéng
Kiara 8 sinh trudng kém, mat do bup thua.
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Trén vudn ché tudi 9, giong chée PH1 ¢
ning sudt bup dat cao nhat (8548,1 kg/ha),
tiép dén la giong LDP1 (7380,1 kg/ha). Cac
giéng ché nhap ndi c¢6 nang suit thap hon so
v6i cac gidng chon tao trong nuée. Trong cac
giong nhap noi, giong TRI 2024 c6 ning suat
biip cao nhat, tiép dén la giong Phd Tho 10,
Keo Am Tich. Giong Hoa Nhat Kim c6 nang
suat bup thap nh4t.

Cac giong ché nhap ti Trung Quéc cé
ham lugng tanin th&p, ham lugng dudng va
huong thom ty nhién cao, vi diu thich hgp
ché& bién ché xanh chat lugng cao. Trong dé6
giobng ché Keo Am Tich c6 chat lugng tot
thich hgp ché bién ché xanh chat lugng cao.
Giong Hoa Nhat Kim, Hung Dinh Bach, Phu
Tho 10, Kiara 8 thich hgp ché bién ché xanh.
Giong TRI 2024, Cinya 143 c6 ham lugng
tanin cao, duéng va huong thom thap khong
thich hgp cho ché bién ché xanh.

Trén cac giong ché déu cé cac loai sau
bénh thong thudng xuat hién nhung mtic do
gdy hai khong dang ké, dudéi ngudng phai
phong trit bang thudc héa hoc. Cac giong che
Hung Dinh Bach, Hoa Nhat Kim bi bénh
chay 14 gay hai nang hon cac giéng khac.

Pé nghi

Tiép tuc theo d&i va bao toén cac giong
ché d& nhép ndi tai Nghé An dé lam vat liéu
chon tao cac giong ché thich nghi cho ving.

Nhiing ving san xudt nguyén liéu dé
ché& bién ché xanh tai Nghé An c6 thé bo
sung giong ché Keo Am Tich vao co cau
giéng cua ving.
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the Import Tea Varieties at Anh Sơn Tea Company, Nghe An
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2Khoa Nông Lâm nghiệp, Đại học Vinh Nghệ An
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TÓM TẮT


Mục tiêu nghiên cứu là chọn tạo các giống chè thích ứng với điều kiện sinh thái của vùng đồi núi phía tây Nghệ An. Đề tài đã được thực hiện tại Tổng đội thanh niên xung phong I, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trên 9 giống chè nhập nội và chọn tạo trong nước. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy: các giống chè nhập nội có khả năng sinh trưởng và cho năng suất thấp hơn so với 2 giống đối chứng PH1 và LDP1. Trong các giống chè nhập nội, giống chè TRI 2024 và Keo Am Tích có khả năng sinh trưởng tốt và có năng suất cao hơn so với các giống chè nhập nội khác. Giống chè Keo Am Tích có chất lượng tốt, thích hợp với chế biến chè xanh. Các giống chè nhập nội có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu ở Nghệ An.


Từ khóa: Chất lượng, giống chè, năng suất, sinh trưởng.


SUMMARY


Nine tea varieties (including introductions and domestically developed ones) were evaluated to select superior genotypes which better adapt to ecological condition of the west mountainous area of Nghe An province. The results showed that exotic tea varieties have poorer growth and leaf yield than the domestic selections, PH1 and LDP1. Among the introduced tea varieties, the TRI 2024 and Keo Am Tich showed better growth and leaf yield. The Keo Am Tich has high quality suitable for green tea processing. 


Keys words: Growth, quality, tea varieties, yield. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cây chè (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) là cây công nghiệp dài ngày được trồng chủ yếu ở vùng núi, trung du phía Bắc, khu 4 cũ và các tỉnh Tây Nguyên ở nước ta. Sản xuất chè trong nhiều năm qua đã đáp ứng được nhu cầu uống chè cho nhân dân và là mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng. Vì vậy phát triển sản xuất chè là một hướng đi quan trọng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở nước ta.


Một trong những giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chè là áp dụng các giống chè mới trong sản xuất thông qua con đường lai tạo và nhập nội giống. Nhập nội giống là phương thức nhanh và có hiệu quả, nhất là nhập nội các giống chè có chất lượng cao từ các nước có điều kiện sinh thái tương tự với Việt Nam. Năm 2000, Việt Nam đã nhập và trồng thử nhiều giống chè nhập từ Trung Quốc và Inđônêxia. 


Nghệ An là tỉnh có diện tích trồng chè lớn của Việt Nam. Cây chè được xác định là cây công nghiệp mũi nhọn và trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nghệ An. Trước năm 2000, bộ giống chè của Nghệ An nghèo nàn chủ yếu trồng các giống Trung du xanh, Gay Anh Sơn, các giống này có năng suất và chất lượng thấp (Hồ Ngọc Sỹ, 2009). Từ năm 2002 đến năm 2005, Viện Nghiên cứu Chè đã tiến hành  khảo nghiệm các giống chè mới tại Nghệ An, gồm 7 giống chè chọn tạo trong nước và nhập nội là LDP1, LDP2, Bát Tiên, Shan Chất Tiền, Shan Than Vè, Cù Dề Phùng, Thúy Ngọc. Kết quả khảo nghiệm bước đầu cho thấy, các giống chè LDP1, LDP2, Shan Chất Tiền có khả năng thích nghi cao, sinh trưởng tốt  cho năng suất búp cao tại vùng Anh Sơn (Nghệ An). Các giống thích nghi kém cho năng suất búp thấp là Shan Tham Vè, Cù Dề  Phùng, Bát Tiên, Thúy Ngọc (Đỗ Văn Ngọc, 2005). Dựa trên cơ sở các thí nghiệm so sánh các giống chè mới nhập nội của Tổng công ty Chè Việt Nam đã thực hiện từ năm 2001, để tiếp tục nghiên cứu bổ sung các thông tin đầy đủ về khả năng thích ứng, sinh trưởng, năng suất và chất lượng của các giống chè mới, góp phần vào công tác chọn tạo giống chè ở Nghệ An, đề tài nghiên cứu khả năng sinh trưởng,  năng suất và chất lượng của các giống chè  nhập nội tại Công ty chè Anh Sơn - Nghệ An đã được tiến hành.


Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh của 7 giống chè mới nhập nội và 2 giống chè chọn tạo trong nước tại Công ty chè Anh Sơn, Nghệ An. Các kết quả thu được sẽ góp phần chọn tạo các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao và thích nghi với điều kiện sinh thái của vùng phía Tây Nghệ An.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


Vật liệu nghiên cứu gồm 7 giống chè nhập nội: Phú Thọ 10, Hùng Đỉnh Bạch, Keo Am Tích, Hoa Nhật Kim, TRI 2024, Cinya 143, Kiara 8 và 2 giống chè chọn tạo trong nước: PH1, LDP1, các giống chè 9 tuổi, trồng bằng cành giâm. 


2.1. Nguồn gốc và đặc điểm của các giống 
       (Nguyễn Phong Thái, 2002)


Giống chè PH1


 Giống chè PH1 thuộc dòng chè ấn Độ  (C.S. Assamica) được chọn tạo bằng phương pháp vô tính tại Phú Hộ, Phú Thọ. Đặc điểm giống PH1 có lá to và dày trung bình, lá màu xanh đậm; phân cành thấp; mật độ búp dày, búp to mập. Giống PH1 sinh trưởng khỏe, có khả năng thích ứng rộng, cho năng suất cao, hàm lượng tanin và chất hòa tan cao thích hợp cho chế biến chè đen. Giống PH1 đã được trồng phổ biến ở Nghệ An.


Giống chè LDP1


LDP1 là giống lai giữa giống Đại Bạch Trà và giống PH1. Giống LDP1 có diện tích lá to trung bình, hình bầu dục, chóp lá nhọn vừa, răng cưa nông và không đều; thân gỗ nhỡ, góc độ phân cành lớn, cây sinh trưởng khỏe, tán rộng; búp có màu xanh, mật độ búp dày; cho năng suất cao; búp của giống LDP1 thích hợp chế biến chè xanh và chè đen. Giống đang được trồng phổ biến ở Nghệ An.


Giống Phú Thọ 10 


 Giống Phú Thọ 10 là giống chọn tạo theo phương pháp vô tính, nhập nội từ Trung Quốc. Giống Phú Thọ 10 thuộc loại thân gỗ nhỏ, phân cành nhiều, lá to, mọc đứng, lá thuôn hình thuyền, thịt lá mềm, lá màu xanh; cây ra búp sớm, búp to, khối lượng búp 170 g/100 búp, trên búp  có nhiều lông tuyết; giống có khả năng chống hạn, chống rét và chống bệnh tốt; dễ giâm cành; sản lượng cao; nguyên liệu búp rất thích hợp cho chế biến chè đen theo công nghệ CTC.


Giống Hùng Đỉnh Bạch


Giống  Hùng Đỉnh Bạch được chọn tạo theo phương pháp vô tính từ huyện Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Giống có đặc điểm thân gỗ nhỏ, tán trung bình, phân cành cao; lá to trung bình, lá nằm ngang, hình lá bầu dục dài 10,6 - 13,4, rộng 5 - 6 cm, mép lá có răng cưa nhọn; ra búp sớm. Búp phát triển mạnh, mật độ búp trung bình, búp có màu xanh vàng nhiều lông tuyết, búp nhỏ, khối lượng  búp 63 g/100 búp; giống chịu hạn, chịu rét, dễ giâm cành. Búp của giống Hùng Đỉnh Bạch thích hợp cho chế biến chè xanh và chè đen chất lượng cao.


Giống Keo Am Tích


Giống được chọn tạo theo phương pháp vô tính. Nguồn gốc giống ở ấn Chi, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đặc điểm của giống: thân bụi, thời gian nảy búp trung bình; cây to vừa, tán trung bình, nhiều cành; lá trung bình, mọc xiên, hình bầu dục, chiều dài lá 7,4 - 8,2 cm, rộng 3 - 3,5 cm, lá màu xanh; búp có màu xanh nhạt nhiều lông tuyết, khối lượng búp  69 g/100 búp, giống chịu lạnh tốt, dễ giâm cành, giống có năng suất cao đạt 3,32 tấn khô/ha. Búp của giống Keo Am Tích thích hợp với chế biến chè O long hương vị rất tốt, sản xuất chè xanh, chè đen chất lượng khá.


Giống Hoa Nhật Kim


Giống được chọn tạo theo phương pháp vô tính. Nguồn gốc ở huyện ấn Chi, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đặc điểm của giống: dạng thân gỗ nhỏ, đốt cành ngắn; lá to trung bình, thế lá mọc xiên, chiều  dài lá 7,8 - 8,5 cm, rộng 3,2 - 4 cm, lá màu xanh vàng; cây ra búp sớm, búp xanh vàng, búp nhiều lông tuyết,  búp nhỏ (59 g/100 búp); khả năng  chịu rét tốt; dễ giâm cành. Búp của giống Hoa Nhật Kim thích hợp để chế biến chè O long có chất lượng đặc biệt, chế biến chè xanh, chè đen có chất lượng tốt. 


Giống TRI 2024


Giống được Viện Nghiên cứu Chè Srilanka chọn tạo theo phương pháp vô tính. Giống được nhập nội từ Indonexia vào Việt Nam năm 2000. Giống TRI 2024 có đặc điểm dạng thân gỗ; kích thước lá trung bình, lá hình elip; búp nhỏ, khối lượng búp 75 g/100 búp, búp có tuyết trung bình, năng suất đạt 2,5 tấn chè khô/ha. Búp của giống chè TRI 2024 thích hợp cho chế biến chè đen theo công nghệ CTC và Orthodox.


Giống Cinya 143


Giống được chọn tạo theo phương pháp vô tính, có nguồn gốc ở phía Tây Java – Indonexia. Đặc điểm của giống Cinya: lá bầu dục dài;  búp to (98 g/100 búp), búp có nhiều lông tuyết; năng suất cao 3 tấn khô/ha, thích hợp cho chế biến chè đen theo công nghệ Orthodox, CTC, chống chịu được bệnh phồng lá.


Giống Kiara 8


Giống được chọn tạo theo phương pháp vô tính. Nguồn gốc giống ở phía Tây Java - Indonexia. Giống có kích thước lá trung bình; búp to, khối lượng búp 95 g/100 búp, trên búp có lông tuyết trung bình; mức chống bệnh trung bình; năng suất đạt 2 tấn chè khô/ha, thích hợp cho chế biến chè đen theo công nghệ CTC.


2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu


Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện tại Tổng đội Thanh niên xung phong I, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Các kết quả phân tích đất và chất lượng chè được thực hiện tại Phòng Phân tích đất và Chât lượng nông sản, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc. 


Thí nghiệm được bố trí và theo dõi từ năm 2001. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010.


2.3. Phương pháp nghiên cứu


Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại từ năm 2001. Diện tích 1 « thí nghiệm 25 m2. Mật độ trồng 17.857 cây/ha (khoảng cách 1,4 m x 0,4 m). 

Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi các giống chè thực hiện theo bộ tiêu chuẩn TCN10 – 744/2006. Mẫu búp chè được lấy vào tháng 5 năm 2010 để đánh giá thành phần sinh hóa búp chè 1 tôm 2 lá, theo các phương pháp thông dụng tại Phòng Phân tích đất và Chất lượng nông sản (Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc). Điểm thử nếm cảm quan mẫu chè xanh được đánh giá bằng các chỉ tiêu: ngoại hình, màu nước pha, mùi, vị của chè thành phẩm.


Số liệu thí nghiệm được xử lý trên phần mềm IRRISTAT 4.0 và Excel 2003. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Đặc điểm hình thái của các giống
       chè thí nghiệm


3.1.1. Đặc điểm hình thái lá của các
           giống chè


Kết quả theo dõi hình thái lá chè trưởng thành cho thấy (Bảng 1), các giống chè có kích thước lá lớn là TRI 2024, Phú Thọ 10, Cinya 143, Kiara 8, PH1. Các giống có kích thước lá nhỏ là Keo Am Tích, Hùng Đỉnh Bạch và Hoa Nhật Kim. Về hình dạng lá của các giống cho thấy, lá 2 giống PH1, LDP1 có hình trứng, lá giống Cinya 143 hình thuôn dài, lá các giống chè nhập nội khác có dạng hình trứng thuôn. Lá giống chè PH1 có màu xanh đậm, lá giống chè Keo Am Tích và Kiara 8 có màu xanh nhạt, các giống chè còn lại lá có màu xanh vàng. Như vậy, dựa vào các kết quả nghiên cứu trước đây về kích thước và màu sắc lá để đánh giá theo Nguyễn Văn Niệm (1988), Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Văn Loan (1994)  cho thấy: giống PH1 và LDP1, Phú Thọ 10, TRI 2024 có tiềm năng năng suất cao hơn so với các giống chè nhập nội khác.


3.1.2. Đặc điểm hình thái búp của các
           giống chè (Bảng 2)

Màu sắc búp của các giống chè biến đổi từ màu xanh vàng đến xanh đậm, hai giống chè Keo Am Tích và Phú Thọ 10 có búp màu phớt tím. Chiều dài búp 1 tôm 2 lá của các giống chè thay đổi từ 3,49 - 4,41 cm, khối lượng búp của các giống thay đổi từ 0,53 đến 0,87 g/1 búp. Các giống có chiều dài và khối lượng búp lớn là PH1, TRI 2024, Phú Thọ 10. Các giống Hùng Đỉnh Bạch, Keo Am Tích và Hoa Nhật Kim có chiều dài búp và khối lượng búp nhỏ nhất. Búp của giống TRI 2024 và PH1 có ít lông tuyết. Búp của các giống chè khác có lông tuyết từ mức khá đến nhiều. Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, các giống chè có chiều dài búp và khối lượng búp lớn thường cho năng suất cao hơn. Các giống búp có màu vàng hay phớt tím, có lông tuyết nhiều thường cho chất lượng nguyên liệu cao, thích hợp để chế biến chè xanh và chè Ôlong (Nguyễn Văn Toàn, 1994;  Nguyễn Thị Minh Phương, 2007; Phan Thị Hằng, 2009).


Bảng 1. Hình thái lá của các giống chè


		Giống

		Chiều dài lá (cm)

		Chiều rộng lá (cm)

		Hệ số
Dài/Rộng

		Diện tích lá (cm2)

		Hình dạng lá

		Màu sắc lá



		PH1

		9,31±0,28

		4,66±0,32

		2,00

		30,37

		Trứng

		Xanh đậm



		TRI 2024

		11,43±0,53

		4,41±0,20

		2,59

		35,28

		Trứng thuôn

		Xanh vàng



		Cinya 143

		11,38±0,36

		3,75±0,18

		3,03

		29,02

		Thuôn dài

		Xanh vàng



		Kiara 8

		10,43±0,30

		3,64±0,16

		2,87

		26,58

		Trứng thuôn

		Xanh nhạt



		LDP1

		8,87±0,28

		4,32±0,22

		2,05

		26,82

		Trứng

		Xanh vàng



		Hùng Đỉnh Bạch

		8,30±0,30

		3,20±0,11

		2,59

		18,59

		Trứng thuôn

		Xanh vàng



		Keo Am Tích

		8,20±0,33

		3,18±0,14

		2,58

		18,25

		Trứng thuôn

		Xanh nhạt



		Hoa Nhật Kim

		8,39±0,41

		3,29±0,15

		2,55

		19,32

		Trứng thuôn

		Xanh vàng



		Phú Thọ 10

		11,04±0,52

		4,23±0,21

		2,61

		32,69

		Trứng thuôn

		Xanh vàng





Bảng 2. Hình thái búp chè 1 tôm + 2 lá của các giống chè 


		Tên giống

		Dài búp
(cm)

		Khối lượng búp (g/búp)

		Màu sắc
búp

		Mức độ
lông tuyết



		PH1

		4,21ab

		0,88a

		Xanh đậm

		Ít tuyết



		TRI 2024

		4,30ab

		0,86a

		Xanh vàng

		Ít tuyết



		Cinya 143

		4,05b

		0,65b

		Xanh

		Tuyết khá



		Kiara 8

		4,23ab

		0,61c

		Xanh vàng

		Tuyết khá



		LDP1

		4,12b

		0,66b

		Xanh

		Tuyết khá



		Hùng Đỉnh Bạch

		3,64c

		0,58cd

		Xanh vàng

		Nhiều tuyết



		Keo Am Tích

		3,49c

		0,56de

		Phớt tím

		Nhiều tuyết



		Hoa Nhật Kim

		3,67c

		0,53e

		Xanh vàng

		Tuyết khá



		Phú Thọ 10

		4,41a

		0,87a

		Hơi phớt tím

		Nhiều tuyết



		LSD0,05

		0,27

		0,03

		

		



		CV (%)

		3,8

		5,0

		

		



		Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột không mang ký tự giống nhau thì sai khác 
               có ý nghĩa thống kê (P<0,05)





3.2. Khả năng sinh trưởng của các
        giống chè


Kết quả tại bảng 3 cho thấy, chiều cao cây của các giống chè không có sự sai khác ở mức ý nghĩa  ( = 0,05 do các cây chè được đốn vào vụ đông ở cùng một mức đốn.


 Các giống khác nhau có chiều rộng tán và diện tích tán khác nhau. Điều này cho thấy trong điều kiện sinh thái của vùng Anh Sơn, các giống có khả năng sinh trưởng khác nhau. Giống có chiều rộng tán và diện tích tán lớn nhất là giống PH1, tiếp đến là giống LDP1. Các giống chè nhập nội có chiều rộng và diện tích tán nhỏ hơn so với cả 2 giống đối chứng. Trong các giống chè nhập nội, giống TRI 2024 và giống chè Keo Am Tích có diện tích tán lớn hơn các giống khác.


Các giống PH1 và Hoa Nhật Kim có đường kính thân lớn nhất đạt 4,82 - 4,83 cm. Giống Hùng Đỉnh Bạch và Keo Am Tích có đường kính thân nhỏ nhất 3,58 - 3,97 cm (Bảng 3).


3.3. Năng suất của các giống chè thí 
        nghiệm


3.3.1. Mật độ búp của các giống chè thí
          nghiệm

Búp chè được thu hoạch bằng máy hái. Trong thời gian nghiên cứu, vườn chè được thu hoạch 8 lứa, khoảng thời gian giữa hai lần hái từ 22 - 28 ngày/lứa. 


Kết quả cho thấy, các giống chè khác nhau có mật độ búp khác nhau và tại các lần thu hái khác nhau trên cùng một giống chè cũng cho mật độ búp khác nhau. Trong điều kiện sinh thái của vùng Anh Sơn, búp chè được thu hái từ trung tuần tháng 3 đến tháng 12 trong năm. Tháng 9 có mật độ búp đạt cao nhất và tháng 12 có mật độ búp thấp nhất. Trong các giống chè nghiên cứu, giống LDP1 có mật độ búp cao nhất, tiếp đến là giống PH1. Các giống chè nhập nội có mật độ búp thấp hơn so với 2 giống PH1 và LDP1. Trong các giống nhập nội, giống chè Keo Am Tích và TRI 2024 có mật độ búp cao hơn so với các giống chè nhập nội khác. Giống Kiara 8 và giống  Hoa Nhật Kim, Phú Thọ 10 có mật độ búp thấp nhất, chỉ đạt 1700 - 1938 búp/m2/năm (Bảng 4). Theo các tài liệu đã công bố, mật độ búp và khối lượng búp trên tán chè là các chỉ tiêu có tương quan chặt với năng suất búp (Baxtatze, 1971; Nguyễn Ngọc Kính, 1979).


Bảng 3. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống chè


		

		Tên giống

		Chiều cao cây (cm)

		Chiều rộng tán (cm)

		Diện tích tán (m2/cây)

		Đường kính thân (cm)



		

		PH1

		72,23

		111,07a

		0,31a

		4,83a



		

		TRI 2024

		77,23

		100,03b

		0,28ab

		4,25b



		

		Cinya 143

		75,20

		85,73c

		0,24cd

		4,52b



		

		Kiara 8

		66,27

		82,17c

		0,23d

		4,31b



		

		LDP1

		72,73

		105,00ab

		0,29ab

		4,44b



		

		Hùng Đỉnh Bạch

		76,07

		85,80c

		0,24cd

		3,58d



		

		Keo Am Tích

		69,77

		97,60b

		0,27bc

		3,97c



		

		Hoa Nhật Kim

		69,97

		83,00c

		0,23d

		4,82a



		

		Phú Thọ 10

		71,73

		86,13c

		0,24cd

		4,49b



		LSD0.05

		7,15

		10,79

		0,03

		0,27



		CV (%)

		5,7

		6,7

		6,7

		8,3





      Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)


Bảng 4. Mật độ búp của các giống chè thí nghiệm (búp/m2)


		Giống

		T 8

		T 9

		T10

		T11

		T12

		T3

		T 5

		T7

		Tổng số



		PH1

		370b

		394b

		325b

		273b

		169c

		290b

		320b

		350b

		2491





		TRI 2024

		305c

		330c

		275c

		250c

		160c

		255c

		278c

		290c

		2143



		Cinya 143

		260d

		285d

		265c

		235d

		155d

		200e

		232e

		251d

		1883



		Kiara 8

		250d

		270e

		240d

		225d

		150d

		150f

		205f

		210e

		1700



		LDP1

		430a

		440a

		385a

		350a

		210a

		348a

		389a

		425a

		2977



		Hùng Đỉnh Bạch

		275d

		285d

		270c

		250c

		180b

		208d

		250d

		262c

		1980



		Keo Am Tích

		310c

		320c

		285c

		270b

		195a

		230d

		289b

		290c

		2189



		Hoa Nhật Kim

		275c

		310c

		270c

		240c

		165c

		195e

		210f

		269c

		1934



		Phú Thọ 10

		280c

		290d

		265c

		245c

		160c

		200e

		238e

		260d

		1938



		LSD0,05

		37,7

		26,7

		23,6

		31,2

		22,1

		24,6

		34,4

		29,0

		



		CV (%)

		7,1

		4,7

		4,8

		6,9

		7,4

		6,1

		7,4

		5,8

		





      Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)


3.3.2. Năng suất búp thực thu của các giống 
          chè thí nghiệm

Năng suất búp thực thu của các giống tại các thời điểm theo dõi là khác nhau. Trong đó tháng 7, 8, 9 là các tháng cho năng suất cao, tháng 9 năng suất búp của các giống đạt cao nhất từ 490,4 - 1350,2 kg/ha. Năng suất thực thu trong tháng 12 thấp nhất chỉ đạt từ 262,3 - 570,4 kg/ha. Do điều kiện khí hậu của vùng Anh Sơn (Nghệ An), các tháng có lượng mưa và nhiệt độ khác nhau nên đã ảnh hưởng đến diễn biến năng suất của các giống trong các tháng. Từ tháng 7 đến tháng 10, khí hậu thuận lợi, nhiệt độ không khí thích hợp với sự sinh trưởng của cây chè và lượng mưa đầy đủ nên năng suất búp chè cao hơn so với các tháng khác. Các tháng 11, 12, tháng 3, nhiệt độ không khí thấp kết hợp với lượng mưa trong tháng rất thấp nên chè sinh trưởng kém, cho búp ít. Tháng 4 và tháng 6, nhiệt độ không khí tăng cao, nắng nóng và gió Tây Nam làm cho búp chè sinh trưởng chậm. 


Kết quả tại bảng 5 cho thấy, trong thời gian nghiên cứu 1 năm, giống chè PH1 cho năng suất búp thực thu cao nhất, đạt 8548,1 kg búp/ha, tiếp đến giống LDP1 đạt 7380,1 kg búp/ha. Các giống chè nhập nội đều cho năng suất thấp hơn hai giống trên ở mức sai khác có ý nghĩa. Trong các giống chè nhập nội có hai giống cho năng suất búp tương đối khá là TRI 2024 và Phú Thọ 10. Hai giống chè cho năng suất búp thấp nhất là Kiara 8 và Hoa Nhật Kim (3.036,4 - 3.232,2 kg búp/ha).


Bảng 5. Năng suất búp thực thu của các giống chè thí nghiệm 


		Đơn vị tính: kg/ha


Giống

		Năng suất qua các tháng

		Tổng số



		

		T 8

		T 9

		T 10

		T11

		T12

		T 3

		T 5

		T 7

		



		PH1

		1262,3

		1350,2

		1120

		930,8

		570,4

		975,2

		1132,

		1208,4

		8548,1a



		TRI 2024

		958,1

		1037,3

		861,7

		774,0

		501,3

		790,1

		870,0

		907,7

		6700,2c



		Cinya 143

		527,7

		580,0

		540,2

		654,6

		316,0

		396,7

		460,5

		480,3

		3956,0f



		Kiara 8

		456,0

		496,3

		437,7

		480,2

		272,1

		327,9

		377,7

		384,3

		3232,2gh



		LDP1

		1070,1

		1083,6

		948,4

		860,0

		520,1

		864,2

		977,5

		1056,2

		7380,1b



		Hùng Đỉnh Bạch

		460,4

		517,7

		490,0

		454,6

		325,7

		366,3

		447,3

		457,8

		3519,8g



		Keo Am Tích

		612,3

		634,2

		560,0

		527,7

		386,1

		448,1

		575,8

		580,0

		4324,2e



		Hoa Nhật Kim

		435,5

		490,4

		428,2

		368,7

		262,3

		304,3

		332,0

		415,0

		3036,4h



		Phú Thọ 10

		764,2

		788,2

		717,7

		645,0

		432,1

		514,3

		642,7

		712,1

		5216,3d



		LSD0,05

		

		

		

		

		

		

		

		

		369,3



		CV (%)

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,2





Từ các kết quả nghiên cứu thu được và tham khảo năng suất thực tế của các giống nghiên cứu trong các năm trước, năng suất của các giống chè thí nghiệm được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau: Giống PH1 > LDP1 > TRI 2024 > Phú Thọ 10 > Keo Am Tích > Cinya 143 > Hùng Đỉnh Bạch, Kiara 8 > Hoa Nhật Kim.


3.4. Đánh giá chất lượng của các giống chè 


3.4.1. Một số chỉ tiêu sinh hóa của các giống 
          chè (búp chè 1 tôm 2 lá)


Kết quả phân tích búp chè trong bảng 6 cho thấy, hàm lượng chất hòa tan của các giống chè thay đổi từ 40,21% đến 44,27%. Trong đó, giống TRI 2024 có hàm lượng chất hòa tan cao nhất đạt 44,27%, tiếp đến giống chè Keo Am Tích, PH1. Giống Hùng Đỉnh Bạch có hàm lượng chất hòa tan thấp nhất chỉ đạt 40,21%. Hàm lượng chất hòa tan trong búp của các giống chè đều đạt mức khá so với yêu cầu chung để chế biến các loại chè đen và chè xanh theo công nghệ truyền thống.


Hàm lượng tanin của các giống chè dao động lớn từ 28,08 - 34,20. Các giống có hàm lượng tanin cao là TRI 2024; PH1; Cinya 143; Hoa Nhật Kim và Phú Thọ 10. Các giống có hàm lượng tanin thấp là giống Keo Am Tích; LDP1. 


Hàm lượng axit amin của các giống chè dao động từ 1,81- 2,14%. Giống LDP1 có hàm lượng axit amin cao nhất 2,14%. Giống Phú Thọ 10 có hàm lượng axit amin thấp nhất. 


Các giống chè nhập nội có hàm lượng đường khử đạt từ 2,13 - 3,95% cao hơn so với cả hai giống PH1 và LDP1. 


So sánh thành phần sinh hóa của giống PH1 và LDP1 ở vùng Anh Sơn và Phú Hộ - Phú Thọ (Đỗ Văn Ngọc, 2006; Nguyễn Hữu La, 2009), thấy có sự khác nhau. Hàm lượng tanin và chất hòa tan của 2 giống này khi trồng ở Phú Thọ thường đạt cao hơn so với khi trồng ở Anh Sơn. Hàm lượng axit amin, hàm lượng đường của 2 giống PH1 và LDP1 trồng ở Phú Hộ lại thấp hơn so với trồng ở Anh Sơn.


Theo Đỗ Trọng Biểu, Đoàn Hùng Tiến, Trịnh Văn Loan (1998), giống có hàm lượng tanin thấp khi chế biến sản phẩm chè có vị dịu không chát gắt, thích hợp với chế biến sản phẩm chè xanh, chè ô long chất lượng cao. Giống có hàm lượng tanin cao thích hợp cho chế biến sản phẩm chè đen. Giống có hàm lượng tanin, axit amin, đường, chất hòa tan càng cao sẽ cho sản phẩm chè có chất lượng thơm ngon. Phân tích thành phần sinh hóa của các giống, có thể đánh giá: các giống chè LDP1, Keo Am Tích có thể sản xuất nguyên liệu để chế biến được các sản phẩm chè xanh có chất lượng cao hơn so với các giống khác. Giống chè TRI 2024, PH1 có hàm lượng tanin cao, chất hòa tan cao thích hợp với chế biến chè đen.


		Bảng 6. Thành phần sinh hóa các giống chè thí nghiệm


Giống

		Tanin
(%)

		Chất hòa tan (%)

		Axit amin
(%)

		Cafein
(%)

		Đường khử
(%)



		PH1

		33,57

		41,94

		1,88

		3,18

		2,00



		TRI2024

		34,20

		44,27

		2,00

		2,22

		2,95



		Cinya 143

		33,92

		41,62

		1,91

		3,00

		2,13



		Kiara 8

		30,68

		40,62

		1,83

		2,75

		3,05



		LDP1

		28,11

		40,56

		2,14

		2,64

		2,02



		Hùng Đỉnh Bạch

		31,65

		40,21

		1,82

		3,07

		2,80



		Keo Am Tích

		28,08

		42,76

		2,07

		3,21

		2,70



		Hoa Nhật Kim

		33,66

		41,52

		1,87

		2,86

		2,65



		Phú Thọ 10

		33,77

		40,54

		1,81

		2,08

		3,95





Bảng 7. Đánh giá chất lượng sản phẩm chè xanh 


		Giống

		Ngoại hình

		Màu nước

		Mùi

		Vị

		Tổng hợp



		

		Nhận
xét

		Điểm

		Nhận
xét

		Điểm

		Nhận
xét

		Điểm

		Nhận xét

		Điểm

		Điểm

		Xếp loại



		PH1

		Ít xoăn,
lộ cẫng

		3,00

		Vàng đỏ

		1,60

		Thơm kém

		3,10

		Chát mạnh

		3,12

		10,82

		Kém



		TRI 2024

		Xoăn,
ít tuyết

		4,20

		Xanh vàng

		2,50

		Thơm kém

		3,53

		Chát dịu

		4,25

		14,48

		Đạt



		Cinya 143

		Xoăn,
ít tuyết

		3,52

		Xanh vàng

		2,00

		Thoáng hương

		3,85

		Chát dịu

		4,20

		13,57

		Đạt



		Kiara 8

		Xoăn,
ít tuyết

		4,12

		Xanh vàng

		2,31

		Thơm nhẹ

		4,10

		Đậm dịu

		4,72

		15,25

		Khá



		LDP1

		Xoăn đều, có tuyết

		4,20

		Xanh vàng sáng

		2,52

		Thơm
tự nhiên

		4,50

		Đậm dịu

		4,80

		16,02

		Khá



		Hùng Đỉnh Bạch

		Xoăn đều, có tuyết

		4,25

		Xanh vàng

		2,50

		Thơm nhẹ

		4,48

		Đậm dịu

		4,62

		15,85

		Khá



		Keo Am Tích

		Xoăn đều, non, có tuyết

		4,36

		Xanh vàng sáng

		2,64

		Hương hoa, bền mùi

		5,12

		Đậm dịu,


có hậu

		5,00

		17,12

		Khá



		Hoa Nhật Kim

		Xoăn đều

		4,28

		Xanh vàng sáng

		2,45

		Thơm
tự nhiên

		5,10

		Đậm dịu, thơm

		4,20

		16,03

		Khá



		Phú Thọ 10

		Ít xoăn, có tuyết

		4,00

		Xanh vàng

		2,48

		Hương
tự nhiên

		4,32

		Đậm dịu

		4,50

		15,30

		Khá





3.4.2. Đánh giá chất lượng của các giống
          bằng phương pháp cảm quan


 Với mục tiêu xác định các giống chè thích hợp để sản xuất nguyên liệu cho chế biến chè xanh chất lượng cao tại vùng Anh Sơn, búp của các giống chè đã được thu hoạch, chế biến và đánh giá chất lượng sản phẩm chè xanh. 


Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm chè xanh cho thấy, các giống chè Keo Am Tích, LDP1, Hoa Nhật Kim có tổng số điểm thử nếm chè xanh cao nhất (16,02 - 17,12 điểm). Nước chè có màu pha sáng, mùi thơm đặc trưng và có vị đậm dịu. Đây là các giống chè có thể bổ sung vào cơ cấu giống chè của Nghệ An để sản xuất nguyên liệu cho chế biến chè xanh chất lượng cao. Búp của các giống PH1, TRI 2024, Cinya 143 không thích hợp cho chế biến chè xanh chất lượng cao. (Bảng 7).


3.5. Đánh giá khả năng chống chịu sâu 
       bệnh của các giống chè 


Qua điều tra cho thấy, trên nương chè ở thời kỳ kinh doanh có 4 loại sâu rầy phá hại chính là rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ và 2 loại bệnh gây hại chính là bệnh cháy lá do nắng nóng và bệnh phồng lá.


Đánh giá chung mức độ nhiễm sâu bệnh và mức độ gây hại của các loại sâu bệnh trên các giống chè có sự khác nhau: bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ gây hại nặng trên các giống chè PH1, Cynia 143 và Hoa Nhật Kim. Trong các giống chè nhập nội, giống Cynia 143, Hùng Đỉnh Bạch và Hoa Nhật kim bị các loại sâu bệnh gây hại nặng hơn các giống chè khác. Giống Hùng Đỉnh Bạch và Hoa Nhật Kim bị cháy lá nặng trong điều kiện khô nóng ở Nghệ An.


Các đối tượng sâu bệnh hại chính trên các giống chè đều dưới ngưỡng gây hại kinh tế, chưa phải sử dụng thuốc hóa học. Phòng trừ chủ yếu là biện pháp phòng trừ tổng hợp như bón phân cân đối, thu hái chè kịp thời, vệ sinh đồng ruộng thường xuyên.


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


Kết luận


So sánh với các tài liệu mô tả đặc điểm hình thái tại nơi xuất xứ của các giống chè nhập nội với các kết quả thu được tại Nghệ An cho thấy, các giống chè nhập nội đều có kích thước lá, khối lượng búp nhỏ hơn so với mô tả trong lí lịch giống. Các giống TRI 2024 và Phú Thọ 10 có kích thước lá và búp lớn.  Các giống chè Keo Am Tích, Hùng Đỉnh Bạch, Hoa Nhật Kim có kích thước lá và búp nhỏ hơn so với các giống chè chọn tạo trong nước (PH1, LDP1).


Các giống chè nhập nội có khả năng sinh trưởng kém hơn hai giống chè PH1 và LDP1. Trong các giống nhập nội,  giống TRI 2024 có khả năng sinh trưởng mạnh nhất, giống Keo Am Tích có khả năng sinh trưởng khá. Giống Kiara 8 sinh trưởng kém, mật độ búp thưa.


Trên vườn chè tuổi 9, giống chè PH1 có năng suất búp đạt cao nhất (8548,1 kg/ha), tiếp đến là giống LDP1 (7380,1 kg/ha). Các giống chè nhập nội có năng suất thấp hơn so với các giống chọn tạo trong nước. Trong các giống nhập nội, giống TRI 2024 có năng suất búp cao nhất, tiếp đến là giống Phú Thọ 10, Keo Am Tích. Giống Hoa Nhật Kim có năng suất búp thấp nhất.


Các giống chè nhập từ Trung Quốc có hàm lượng tanin thấp, hàm lượng đường và hương thơm tự nhiên cao, vị dịu thích hợp chế biến chè xanh chất lượng cao. Trong đó giống chè Keo Am Tích có chất lượng tốt thích hợp chế biến chè xanh chất lượng cao. Giống Hoa Nhật Kim, Hùng Đỉnh Bạch, Phú Thọ 10, Kiara 8 thích hợp chế biến chè xanh. Giống TRI 2024, Cinya 143 có hàm lượng tanin cao, đường và hương thơm thấp không thích hợp cho chế biến chè xanh.


Trên các giống chè đều có các loại sâu bệnh thông thường xuất hiện nhưng mức độ gây hại không đáng kể, dưới ngưỡng phải phòng trừ bằng thuốc hóa học. Các giống chè Hùng Đỉnh Bạch, Hoa Nhật Kim bị bệnh cháy lá gây hại nặng hơn các giống khác.


Đề nghị


Tiếp tục theo dõi và bảo tồn các giống chè đã nhập nội tại Nghệ An để làm vật liệu chọn tạo các giống chè thích nghi cho vùng.


Những vùng sản xuất nguyên liệu để chế biến chè xanh tại Nghệ An có thể bổ sung giống chè Keo Am Tích vào cơ cấu giống của vùng.
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